Tap chi Khoa hoc va Phét trién 2011: Tap 9, s6 2: 251 -257  TRUONG DAI HOC NONG NGHIEP HA NOI

ANH HUGNG CUA KHOANG CACH TRONG VA MUC BON PHAN DAM
DEN NANG SUAT, CHAT LUONG CO SETARIA

Effects of Planting Density and Level of Nitrogen Fertilization on Yield and quality
of setaria grass

Bui Quang Tuén, Nguyén Thi Dwong Huyén, Bui Thi Bich

Khoa Chan nuéi & Nuéi trong thuy san, Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Néi
Dia chi email tac gia lién lac: buituan1959@hua.edu.vn
Ngay gui dang: 21.12.2010; Ngay chap nhan: 20.3.2011

TOM TAT

Thi nghiém dwoc tién hanh nham nghién ctru anh hwéng cua 3 khoang cach tréong (30 x 30 cm,
30 x 40 cm, 40 x 40 cm) va 4 mirc bén phan dam (N) khac nhau (0 kg, 50 kg, 100 kg va 150 kg N/ha/l(ra)
dén niang suét va chat lwong cé setaria, gitp cho viéc xay dwng quy trinh tréng cé setaria thich hop.
Két qua thi nghiém cho thiy, mirc bén phan dam cé anh hwéng & mrc y nghia dén ning suéat chat
xanh cua co setaria (P <0,001), con anh hwéng cua khoang cach tréng dén nang suéat chat xanh cua
c6 la khong y nghia (P>0,05). Mirc bon 50 kg N/ha/ltra cho hiéu qua cao nhét trong tham canh coé
setaria. Bon phan dam da cai thién dwoc ham lwong cac chat dinh dwdng trong cé, dic biét 1a nang
cao dwoc ty 1é protein thd cta cé. Do vay, khi tréng cé setaria nén str dung khoang cach tréng 30 x 30
cm hoic 30 x 40 cm vé&i mirc bon phan dam 50kg N/halltra cét.

Tir khoa: Co setaria, chat lwgng cé, khoang cach tréng, nang suat, phan dam.

SUMMARY

An experiment was conducted to determine effects of 3 different planting densities (30 x 30 cm,
30 x 40 cm, 40 x 40 cm) and 4 levels of nitrogen (N) fertilizer as urea application (0 kg, 50 kg, 100 kg
and 150 kg N/ha/cutting time) on yield and quality of setaria grass, which should be used a guidelines
for setaria grass growing procedure. Results showed that N level significantly affected fresh matter
yield of setaria grass (P<0.001), although the differences between planting densities were found not
significant (P>0.05). Setaria grass in the trial gave the highest efficiency with application of
50kgN/hal/cut. N application could also improve nutritional quality of setaria grass, especially it could
enhance the content of crude protein. It was therefore recommended to plant setaria grass with a
density of 30 x 30 cm or 30 x 40 cm with a urea application of 50 kg N/ha/cut.

Key words: Planting density, quality, Setaria grass, urea, yield.

1. DAT VAN DE

Cay co setaria 1a gidng co c6 ning suit
chat xanh cao trong vu déng - xuan (Nguyén
Huy Chién va cs., 2011) c6 thé trong dé giap
gidi quyét su khan hiém thtic 4n xanh cho
dan trau bo trong vu déng - xuan. Gidng co
trong nay doi hoi diéu kién tham canh nhat
dinh, ning suat rat bién dong phu thudc vao
muc phan bén (ddc biét phin nitc), mat do
trong, nudc tudi... Nang sudt cua cd trong
cang cao thi lugng chat dinh dudng trong d4at
bi 14y mat di cang nhiéu, do d6 lugng phan

bén phai cao dé bu dip lai su mat di do.
Nhung néu bén nhiéu phan nito, vugt qua
tiém ning niang suit cua cay co sé giy lang
phi vi c6 t6i 60% luong nitc bi tén thét khi
bon phin nits (Peoples va cs., 1995). Do d6
phai c6 k& hoach st dung phan bén nito phu
hop dé nang cao dinh dudng d4t, on dinh
nang suit cao cua cdy co trong. Mic bon
phan nitd cling con phu thudc nhiéu vao
khoang cach tréng (mat d6 trong) c6. Khoang
cach tréng cé c6 anh hudng dén ning suat
chat xanh cta ciy cé. Mat do trong cao, két
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hop véi diéu kién tham canh cao sé& cho phép
thu dudc ning suat chat xanh cao trén mot
don vi dién tich tréng co. Thi nghiém dugc
tién hanh nham tim ra mtc bén phan nito
va khoang cach trong thich hgp cho giéng cd
setaria dé dat hiéu qua cao nhat.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Vat liéu, thoi gian va dia diém

nghién ctu

Gidbng co setaria (Setaria sphacelata) c6
nguén goc ti chau Phi. Thi nghiém dugc
thuc hién trong théi gian tit thang 10/2009
dén thang 7/2010, tai Trai Quang Trung,
Truong Pai hoc Nong nghiép Ha Noi, Trau
Quy, Gia Lam, Ha Noéi.
2.2. Phuong phap nghién ctiu

Thi nghiém tién hanh nghién ctGu 3
khoang cach tréng khac nhau: M1 (30 x 30
cm), M2 (30 x 40 cm) va M3 (40 x 40 cm). Két
hgp v6i 4 miic bon phan dam khac nhau: P1
(khong bén), P2 (50 kg N/ha/lta), P3 (100 kg
N/ha/lta) va P4 (150 kg N/ha/lta). Dién tich
mbi 16 1a 20 m? mbi cong thiic 1dp lai 3 1an,
tong dién tich cac 16 thi nghiém 1a 720 m?>khéng
ké ranh va dai bao vé. Thi nghiém hai nhan
t6 dugc bd tri theo phuong phap ngiu nhién.

Lam ddt: Dat trong co duge 1am ky, nhit
sach ¢ dai, san phộng, 1én luộng cao 25cm,
chia lam 36 16, cac 16 cach nhau 30cm.

D4t trong cộ ¢6 thanh phan hoộa hoc:

Do pH 6,4

Mun téng s6 (%) 1,30
N t3ng s6 (%) 0,06
P,0s tdng s6 (%) 0,13
KO téng s6 (%) 0,78
P,Os dé tiéu (mg/100 g) 22
K,O dé tidu (mg/100 g) 10

D4t ¢ diém thi nghiém c6 tinh axit nhe,
mun trung binh, nghéo dam va kali.

T4t ca cac 16 duge bén 16t theo huéng dan
cta Bo6b11et (1984) cho dong cd thu chat xanh:
20 t4n phan chudng, 150 kg P,Os/ha va 150 kg
K,O/ha. Bon thic bang phan dam uré sau
tréng 20 ngay va sau mdi lda cit 10 ngay,
lugng bén theo cac cong thic thi nghiém.
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Tréng va chdm séc co: Trong bing than
gbc, hom than duge cit bt phan ngon (chi dé
dai 20 cm), cit ngdn ré (chi @€ lai khoang 2
cm), méi hom géom 4 danh. Tuéi nuée ngay
sau khi tréng va giét d6 4m cho dat cho dén
khi ¢6 moc. Tién hanh lam cd dai vao ngay
thit 20 sau trong va truéec mdi 1an bén phan.

Cdc chi tiéu theo doi:

Chiéu cao cay dudc do 6 5 khém cé khac
nhau méi 16 thi nghiém (4 khém tai 4 géc va
1 khém tai giao diém gitia 2 dudng chéo cta
16 cd), chiéu cao cay dudc tinh ti mit dat dén
diém mit 14 cao nhit.

S6 nhanh/khém co: duge dém & méi 16 5
khém c¢6 khac nhau (4 khém tai 4 goéc va 1
khém tai giao diém giita 2 dudng chéo cta 16 cd).

Ning sudt chét xanh: cit toan bo 16 ¢,
can bang can déng ho rdi tinh ra nang suit
cho 1 ha.

Phan tich thanh phan héa hoc ctua co:
mau cé duge 18y theo TCVN 4325-86 (ISO
06497: 2002), mAau cua ca 4 lda cit dugce tron
chung v6i nhau trudée khi gti phan tich tai
Phong phén tich Trung tdm, khoa Chén nuéi
va Nudi trong thiy san, Truong Dai hoc
Noéng nghiép Ha No6i. Xac dinh ham lugng
chét kho ctia c6 theo TCVN 4326-86, protein
thé theo TCVN 4328-86, phét pho theo
TCVN 1525-86, canxi theo TCVN 1526-86 ...

Hiéu qua dau tu phan bén dugc tinh
theo cong thiic sau:
Hiéu qua ddu  Gia tri san lugng ting
tu phan bén (lan) =

Gia dau tu phan bon
X Iy s6 liéu: S6 lidu dude phan tich theo
phuong phap phén tich phuong sai (ANOVA),
st dung bang tinh Microsoft Excel 2003.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng ctia mic bén phan dam va
khoang cach trong dén sinh trudng
cta cay co
- Chiéu cao cdy cua cé setaria
Chiéu cao va s6 nhanh/khém cta cay cd

la 2 chi tiéu quan trong quyét dinh ning

sudt chit xanh cta cdy cd. Chiéu cao thé
hién sy phat trién vé chiéu dai ctia cay co.
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Bang 1. Anh hudng ctia miic bén phan dam va khoang cach trong dén chiéu cao cua

co

Mlrc dam Khoang cach tréng Trung
(kg N/ha/ltra) Lta cét M1 M2 M3 binh
1 96,43 £ 3,89 95,33 £1,89 94,80 £ 2,26 95,52

2 88,83 + 3,87 88,50 + 3,46 86,20 + 2,95 87,84

0 3 88,17 + 3,32 87,97 +2,82 85,86 + 2,55 87,33
4 88,83 + 3,85 88,83 +4,10 86,73 + 2,09 88,13

Trung binh 90,57 90,16 88,40 89,71

1 101,43 £ 4,01 99,33 +2,83 97,67 £ 3,16 99,48

2 93,63 +4,10 91,30 + 3,12 89,43 + 3,10 91,42

50 3 93,00 + 3,89 90,90 + 2,77 89,17 + 2,65 91,02
4 93,80 + 3,10 92,83 +2,70 90,37 + 2,48 92,33

Trung binh 95,44 93,59 91,66 93,56

1 103,07 + 3,34 100,00 + 2,79 96,67 £ 0,94 99,91

2 95,53 + 3,51 93,30 +4,73 91,00 + 2,55 93,28

100 3 94,87 + 2,91 92,80 + 5,02 90,67 + 2,68 92,78
4 95,73 +1,70 92,63 +5,13 91,67 +2,16 93,34

Trung binh 97,30 94,68 92,50 94,83
1 103,20 + 2,48 100,17 £ 2,35 97,80 + 2,97 100,39

2 96,27 + 2,85 94,07 + 4,86 92,23 +4,79 94,19

150 3 95,60 + 2,24 93,33 + 5,35 91,57 + 3,99 93,50
4 96,60 + 1,07 94,43 + 4,83 92,57 + 3,36 94,53

Trung binh 97,92 95,50 93,54 95,65

Két qua thu dugc 6 bang 1 cho thay, anh
hudng cia khodng cach tréng dén chiéu cao
cua cd setaria manh hon so véi phan bén
dam. O lta 1 va 4 anh hudng cta khodng
cach tréng 1a ¢ mic c6 ¥ nghia (P<0,05), con
¢ ltia 2 va 3 anh hudng cua khoang cach
tréng & mic khong c6 ¥ nghia (P>0,05). Anh
hudng ctia phan bén dam dén chiéu cao ctua
c6 setaria & cd 4 lda déu & mic khong c6 §
nghia (P>0,05).

Tuy nhién, ¢ ciing lda cit, cung khoang
cach trong thi ¢ & cac céng thic c6 mic bén
phan dam cao hon déu c6 xu hudéng cao hon
so v6i ¢d & cac cong thiic ¢c6 mic bén phan
dam th&p hon. Chiéu cao trung binh giiia cac
lita cit 6 mic bén dam 0 kg N chi dat 89,71
cm (khi thu thoach), nhung é miic bén dam
50 kg N/ha/lta chiéu cao cua cé dat 93,56

cm. anh hudng cua viéc bén phan dam dén
chiéu cao cta cd gidm di khi téng tié€p miic
bén dam lén 100 kg va 150 kg N/ha/laa
(tuong tng chi dat 94,83 va 95,65 cm so véi
93,56 cm).

Vội cung mtic bộn phan dam, cÂd 6 cac
cong thiic ma khoang cach trong day hon
cling c6 xu huộng cao hon so vội cd 6 cac cong
thiic trong thua hon. Diéu nay c6 thé duge
giai thich 1a do cd & cac cong thiic trong day
hon phai vuon cao dé tranh bi che béng. &
mtic béon dam 50 kg N/ha/lda, mat d6 trong
40 x 40 cm cb c6 chiéu cao 14 91,66 cm, thap
hon so v6i mat d tréng 30 x 30 cm (chiéu
cao cua co dat 95,44 cm).

- Sé'nhanh /khom cua co setaria

Mitic bén phan dam va khoang cach
trong déu c6 anh hudng 6 mitic c6 y nghia dén
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s6 nhanh/khém cua cd setaria (P<0,05)

(Bang 2).

Bang 2. Anh huwéng ctia miic bén phan dam va khoang cach trong
dén s6 nhanh/khém cé

Merc dam Liva cit Khoéng céch trong Trpng
(kg N/ha/ltra) M1 M2 M3 binh
1 54,00 £2,12 57,33+1,78 59,00 + 1,87 56,78

2 59,00 £ 2,55 61,00 £ 1,87 63,67 £ 1,47 61,22

0 3 65,00 + 2,55 66,67 £ 2,16 68,00 £ 2,12 66,56
4 72,67 £2,16 74,00 £ 1,41 75,67 £1,78 74,11

Trung binh 62,67 64,75 66,59 64,67

1 57,33+1,78 60,00 + 1,87 61,67 £2,16 59,67

2 61,67 £ 1,47 64,00 + 1,87 65,67 +£2,16 63,78

50 3 67,33+1,78 69,67 £ 2,27 71,67 £2,16 69,56
4 75,33 +1,78 77,33 £2,04 79,33 +£1,78 77,33

Trung binh 65,42 67,75 69,59 67,59

1 59,00 + 3,08 61,67 £2,16 62,67 £ 2,27 61,11

2 63,00 £ 2,45 65,33 £ 2,48 66,67 + 2,27 65,00

100 3 69,00 £ 2,45 71,33+£2,48 72,33 +2,68 70,89
4 77,00 £ 2,55 79,33 £2,48 80,00 £ 2,55 78,78

Trung binh 67,00 69,42 70,42 68,95

1 60,00 £ 2,12 62,00 £2,12 63,67 £ 2,86 61,89

2 64,33 £ 2,27 66,00 + 2,04 67,33 £2,48 65,89

150 3 70,00 £ 2,55 72,00 £2,12 73,33 +2,48 71,78
4 78,00 £ 2,55 80,00 +2,16 81,33+2,48 79,78

Trung binh 68,08 70,00 71,42 69,84

Két qua thi nghiém ciing cho thay,
khoang cach tréng c6 anh hudng manh hon
dén s6 nhanh/khém cta ciy cd so véi mtc
bén phan dam. Véi khoang cach tréng thua
hon cay cé c6 nhiéu khodng tréng cho cac
nhanh phat trién nén s6 nhanh/khém cao
hon so vội Âo 6 clc cong thiic c6 khoang cach
trong day hon. O mic bén phan dam 50 kg
N/ha/lia, s6 nhanh/khém trung binh gitia
cac lta cit cta co trong véi khoang cach day
(30 x 30 cm) chi dat 65,42 nhanh trong khi
dé6 trong véi khoang cach thua (40 x 40 cm)
dat 69,59 nhanh.

S6 nhanh/khém trung binh gitia cac lda
cidt ¢ mutic béon dam 0 kg N chi dat 64,67
nhanh, nhung 6 mic bén dam 50 kg
N/ha/lta dat 67,59 nhanh. Anh hudng cta
viéc bén phan dam dén s nhanh/khém cua
c6 giam di khi tang tiép mtic bén dam lén
100 kg va 150 kg N/ha/ltia (tuong ting chi
dat 68,95 va 69,84 so v6i 67,59 nhanh).

- Ndng sudt chdt xanh ciia co setaria
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Ning sudt cd 1a chi tiéu tong hgp nhat thé
hién su sinh trudng va phat trién caa cay co.

Két qua phan tich phuong sai cho thay,
mtc bén phan dam c6 anh hudng § mtic c6 ¥
nghia dén n#ng suidt chat xanh ctia co
(P<0,001), con anh hudéng cua khoang cach
trong ¢ mic khong c6 y nghia (P>0,05) (tru
ltia cit 1) (Bang 3).

Nhan xét chung la 6 ca 3 khoang cach
trong khac nhau khi ting mtc bén phan
dam ti mic 0 kg N 1én mic 50 kg N/ha/lta
ning suidt cua ciy cé da ting rat manh,
nhung tang tiép mtic bén phan dam lén 100
kg N va 150 kg N/ha/ltia thi su tdng néng
suit khong con manh nita. O khodng cach
trong M1, khi tang miic bon phan dam ti 0
kg N/ha/ltta 1én mtc 50 kg N/ha/lta thi néng
suédt chit xanh ting 33 tdn, nhung ting tiép
muic bén phin dam 1lén 100 va 150 kg
N/ha/ltia thi mic ting niang sudt cham lai
(tuong tng 11,67 va 4,33 tdn/ha). Mtc bén
phan dam phai phu hgp véi tiém ning ning
sudt ctia giéng co6. Bén phan duéi miic sé
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khéng khai thac hét tiém néng di truyén cua
gibng, nhung ngudc lai bén phan dam qua

nhiéu sé gay lang phi khong can thiét.

Bang 3. Anh huéng ctia miic bén phan dam va khoang cach trong
dén nang suat cua cé

Merc dam Lova cit Khoéng céch trong Trung

(kg N/ha/ltra) M1 M2 M3 binh
1 18,67 + 1,47 18,00 + 1,67 17,33 £+ 1,47 18,00

2 17,00 £ 0,71 16,33 + 1,08 15,33 + 1,08 16,22

0 3 18,33 + 1,47 18,00 + 1,41 17,00 + 1,41 17,78
4 18,33 £ 2,04 18,33 + 1,47 18,00 + 0,71 18,22

Téng 72,33 £5,40 70,67 £5,71 67,67 +£4,60 70,22

1 22,00 £ 1,41 21,00 £ 0,71 20,33 £ 1,47 21,11

2 25,67 + 3,63 25,33 + 3,56 22,67 +£3,34 24,56

50 3 28,00 + 2,55 27,67 +£2,68 26,33 £ 3,19 27,33
4 29,67 £1,78 29,33+ 1,63 29,33 +2,48 29,44
Téng 105,33 £ 9,34 103,33 + 8,04 96,62 + 9,42 101,76

1 24,33 £ 1,47 22,33+1,78 20,67 £1,08 22,44

2 28,67 £ 2,27 28,67 £2,94 25,67 +£1,78 27,67

100 3 31,33 £1,47 31,00 £2,12 28,67 £ 1,47 30,33
4 32,67 £2,16 32,00 £ 2,55 32,00 £ 2,45 32,22
Téng 117,00 £ 7,18 114,00 + 9,19 105,00 + 6,48 112,00

1 25,00 £ 1,41 23,67 £ 1,47 21,67 +£1,08 23,45

2 29,67 £ 2,48 29,33 £ 3,19 26,67 £ 1,47 28,56

150 3 32,00 £2,12 32,00 £ 3,24 29,67 £1,47 31,22
4 34,67 £2,16 33,33 +2,27 33,33 £1,87 33,78
Téng 121,33 £ 7,56 118,33 £ 9,91 109,00 + 5,79 116,22

O cac cong thic trong day hon nang suit
clia co setaria c6 xu huéng cao hon so véi
trong thua (P>0,05).

Nhu vay vé khia canh ning suit, mtc
bén phan dam cho c6 setaria nén diing lai 6
mtc 50 kg N/ha/lta. Mic bén phan dam nay
cling 1a mutc pha hgp véi gibng cé Ghiné
(Truong Tan Khanh, 2003). Déi véi cay cd voi
c6 ning suit cao hon so véi cb setaria va co
Ghiné thi mtc bén phan dam phu hgp 1a 100
kg N/ha/ltia (Bui Quang Tuén, 2005).

3.2. Anh huéng ctia miic bén phan dam
va khoang cach trong dén thanh
phan héa hoc ctia cé setaria
Thanh phan héa hoc caa cay cé 1a mot

chi tiéu quan trong thé hién cht lugng cia

c6. Co c6 chit lugng cao sé& dap ting tot hon
nhu cau dinh dudng cta gia sic, dic biét
quan trong d6i véi bo stia, bo thit cao san.

Két qua thi nghiém cho thay, ting miic bén

phan dam da cai thién dugc chat lugng cua

thic an (cac chat dinh dudng tich liy cao
hon, protein thé cao hon) (Bang 4). Cac

thanh phan khac bién déng khéng rd rang.
Theo boOwi1e6 (1984), bén phan dam sé lam
ting ty 1é protein thoé trong cay co. Nghién
citu mic bén phan dam va lan cho co
Timothy, Nguyén Van Binh (2004) cho biét
bén 120 kg dam/ha lam téng ty 1& nito trong
cay co tir 1,07 1én 2,58% tinh theo chat kho.
Khoang cach trộng ¢ hau nhu khong cộ
anh hudng dén thanh phan héa hoc ctia cay co.

3.3. Hiéu qua cua dau tu phan bén

Tréng c6 thAm canh phai dau tu phan
bén, nudc tudi.. vd nhu vay phai tinh dén
hiéu qua cua dau tu. Hiéu qua cua dau tu
phan bén 1a chi tiéu rat dude ngudi trong co
quan tam. Trong thi nghiém nay méi chi
diing lai & viéc tinh hiéu qua cua dau tu
phan bén trén co sé chénh léch san lugng co6
va chi phi tién mua phan bén (chua tinh
dugc cong phat sinh cho viéc bon phéan).
Phan uré duge tinh theo gia thi trudng
(7.500 d/kg), cb setaria dudc tinh v6i gia 200
d/kg. & ca 3 khoang cach trong khac nhau thi
hiéu qua dau tu phan bén cao nhat ¢ miic
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bén phan dam 50 kg N/ha/lta (tu 2,19-2,50 150 kg N/ha/lda, hiéu qua dau tu phan bén
lan). Tang mic bén phan dam 1én 100 kg va  sé giam dan (Bang 5).

Bang 4. Anh huéng ctia miic bén phan dam va khoang cach trong
dén thanh phan héa hoc cua cé

(kgﬂﬁjh(;jﬁa) Kh°f‘rg?];é°h CK Prt%tgi” Xothé  Lipit DXKN KTS Ca P
M1 17,44 11,11 30,30 253 47,56 8,50 070 0,19
0 M2 16,64 11,42 2971 2,18 47,75 8,94 075 0,21
M3 16,40 10,66 31,06 187 47,98 8,43 066 0,21
M1 1740 12,96 30,65 317 44,82 8,40 076 022
50 M2 16,97 12,55 3147 265 44,30 9,03 078 0,20
M3 17,01 12,86 30,54 2,31 44,57 9,72 072 024
M1 17,85 13,38 31,00 356 42,28 9,78 079 023
100 M2 18,38 13,87 30,86 223 43,06 9,98 068 0725
M3 18,49 1357 3152 286 42,29 9,76 072 025
M1 17,94 1376 3135 296 42,34 9,59 075 0,26
150 M2 1827 13,91 31,16 2,86 41,81 10,26 0,75 0,24
M3 18,32 1384 3135 257 4247 1007 074 026

Bang 5. Hiéu qua ctia dau tu phan boén doéi véi co setaria

Phan san lwong téng khi bén phan

Mrc dam NS : Tién phan bon Higu qua
(kg N/hallra)  (thn/haflva) Khoi lrgng Gia tr (1.000 déng) dau tw
(tdn/hal4 Itva (1.000 d/ha/4 Itra) (Ian)
Khoang céch tréng M1
0 72,33 0 0 0
50 105,33 33,00 6.600 2.640 2,50
100 117,00 44,67 8.934 5.280 1,69
150 121,33 49,00 9.800 7.920 1,24
Khoang céch tréng M2
0 70,67 0 0 0
50 103,33 32,66 6.532 2.640 2,47
100 114,00 4333 8.666 5.280 1,64
150 118,33 47,66 9.532 7.920 1,20
Khoang céch tréng M3
0 67,67 0 0 0
50 96,62 28.95 5.790 2.640 2,19
100 105,00 37,33 7.466 5.280 1,41
150 109,00 41,33 8.266 7.920 1,04
4. KET LUAN
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Bui Quang Tuén, Nguyén Thj Duong Huyén, Bui Thj Bich

- Mic bén phan dam c6é anh hudng rd
rét dén niang suit chat xanh cta cod setaria
(P <0,001), con anh hudng ctia khoang cach
trong dén nang sudt chat xanh cta co la
khéng ré rét (P>0,05);

- D61 vé6i cd setaria trong thAm canh mtc
bén phan dam 50 kg N/ha/ltia cho hiéu qua
cao nhat;

- Bén phan dam da cai thién dudc ham
lugng cic chit dinh dudng trong cob, dic biét
12 nang cao dudc ty 1é protein thé cua co.

Tréng co6 setaria nén st dung khoang
cach trong 30 x 30 cm hoidc 30 x 40 cm va
mtc bon phan dam 1a 50 kg N/ha/lGa.
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ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH TRỒNG VÀ MỨC BÓN PHÂN ĐẠM
ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CỎ SETARIA


Effects of Planting Density and Level of Nitrogen Fertilization on Yield and quality  of setaria grass


Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Dương Huyền, Bùi Thị Bích

Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ email tác giả liên lạc: buituan1959@hua.edu.vn
Ngày gửi đăng: 21.12.2010; Ngày chấp nhận: 20.3.2011


TÓM TẮT


Thí nghiệm được tiến hành nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của 3 khoảng cách trồng (30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm) và 4 mức bón phân đạm (N) khác nhau (0 kg, 50 kg, 100 kg và 150 kg N/ha/lứa) đến năng suất và chất lượng cỏ setaria, giúp cho việc xây dựng quy trình trồng cỏ setaria thích hợp. Kết quả thí nghiệm cho thấy, mức bón phân đạm có ảnh hưởng ở mức ý nghĩa đến năng suất chất xanh của cỏ setaria (P <0,001), còn ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến năng suất chất xanh của cỏ là không ý nghĩa (P>0,05). Mức bón 50 kg N/ha/lứa cho hiệu quả cao nhất trong thâm canh cỏ setaria. Bón phân đạm đã cải thiện được hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cỏ, đặc biệt là nâng cao được tỷ lệ protein thô của cỏ. Do vây, khi trồng cỏ setaria nên sử dụng khoảng cách trồng 30 x 30 cm hoặc 30 x 40 cm với mức bón phân đạm 50kg N/ha/lứa cắt. 


Từ khoá: Cỏ setaria, chất lượng cỏ, khoảng cách trồng, năng suất, phân đạm. 


SUMMARY


An experiment was conducted to determine effects of 3 different planting densities  (30 x 30 cm, 30 x 40 cm, 40 x 40 cm) and 4 levels of nitrogen (N) fertilizer as urea application (0 kg, 50 kg, 100 kg and 150 kg N/ha/cutting time) on yield and quality of setaria grass, which should be used a guidelines for setaria grass growing procedure. Results showed that N level significantly affected fresh matter yield of setaria grass (P<0.001), although the differences between planting densities were found not significant (P>0.05). Setaria grass in the trial gave the highest efficiency with application of 50kgN/ha/cut. N application could also improve nutritional quality of setaria grass, especially it could enhance the content of crude protein. It was therefore recommended to plant setaria grass with a density of 30 x 30 cm or 30 x 40 cm with a urea application of 50 kg N/ha/cut.


Key words: Planting density, quality, Setaria grass, urea, yield.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Cây cỏ setaria là giống cỏ có năng suất chất xanh cao trong vụ đông - xuân (Nguyễn Huy Chiến và cs., 2011) có thể trồng để giúp giải quyết sự khan hiếm thức ăn xanh cho đàn trâu bò trong vụ đông - xuân. Giống cỏ trồng này đòi hỏi điều kiện thâm canh nhất định, năng suất rất biến động phụ thuộc vào mức phân bón (đặc biệt phân nitơ), mật độ trồng, nước tưới... Năng suất của cỏ trồng càng cao thì lượng chất dinh dưỡng trong đất bị lấy mất đi càng nhiều, do đó lượng phân bón phải cao để bù đắp lại sự mất đi đó. Nhưng nếu bón nhiều phân nitơ, vượt quá tiềm năng năng suất của cây cỏ sẽ gây lãng phí vì có tới 60% lượng nitơ bị tổn thất khi bón phân nitơ (Peoples và cs., 1995). Do đó phải có kế hoạch sử dụng phân bón nitơ phù hợp để nâng cao dinh dưỡng đất, ổn định năng suất cao của cây cỏ trồng. Mức bón phân nitơ cũng còn phụ thuộc nhiều vào khoảng cách trồng (mật độ trồng) cỏ. Khoảng cách trồng cỏ có ảnh hưởng đến năng suất chất xanh của cây cỏ. Mật độ trồng cao, kết hợp với điều kiện thâm canh cao sẽ cho phép thu được năng suất chất xanh cao trên một đơn vị diện tích trồng cỏ. Thí nghiệm được tiến hành nhằm tìm ra mức bón phân nitơ và khoảng cách trồng thích hợp cho giống cỏ setaria để đạt hiệu quả cao nhất.     


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm
        nghiên cứu


Giống cỏ setaria (Setaria sphacelata) có nguồn gốc từ châu Phi. Thí nghiệm được thực hiện trong thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 7/2010, tại Trại Quang Trung, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu 3 khoảng cách trồng khác nhau: M1 (30 x 30 cm), M2 (30 x 40 cm) và M3 (40 x 40 cm). Kết hợp với 4 mức bón phân đạm khác nhau: P1 (không bón), P2 (50 kg N/ha/lứa), P3 (100 kg N/ha/lứa) và P4 (150 kg N/ha/lứa). Diện tích mỗi lô là 20 m2, mỗi công thức lặp lại 3 lần, tổng diện tích các lô thí nghiệm là 720 m2 không kể rãnh và dải bảo vệ. Thí nghiệm hai nhân tố được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên.


Làm đất: Đất trồng cỏ được làm kỹ, nhặt sạch cỏ dại, san phẳng, lên luống cao 25cm, chia làm 36 lô, các lô cách nhau 30cm.


Đất trồng cỏ có thành phần hóa học: 


		Độ pH

		6,4



		Mùn tổng số (%)

		1,30



		N tổng số (%)

		0,06



		P2O5 tổng số (%)

		0,13



		K2O tổng số (%)

		0,78



		P2O5 dễ tiêu (mg/100 g)

		22



		K2O dễ tiêu (mg/100 g)

		10





Đất ở điểm thí nghiệm có tính axit nhẹ, mùn trung bình, nghèo đạm và kali.


Tất cả các lô được bón lót theo hướng dẫn của Бобылеб (1984) cho đồng cỏ thu chất xanh: 20 tấn phân chuồng, 150 kg P2O5/ha và 150 kg K2O/ha. Bón thúc bằng phân đạm urê sau trồng 20 ngày và sau mỗi lứa cắt 10 ngày, lượng bón theo các công thức thí nghiệm.


Trồng và chăm sóc cỏ: Trồng bằng thân gốc, hom thân được cắt bớt phần ngọn (chỉ để dài 20 cm), cắt ngắn rễ (chỉ để lại khoảng 2 cm), mỗi hom gồm 4 dảnh. Tưới nước ngay sau khi trồng và giữ độ ẩm cho đất cho đến khi cỏ mọc. Tiến hành làm cỏ dại vào ngày thứ 20 sau trồng và trước mỗi lần bón phân.


Các chỉ tiêu theo dõi:


Chiều cao cây được đo ở 5 khóm cỏ khác nhau mỗi lô thí nghiệm (4 khóm tại 4 góc và 1 khóm tại giao điểm giữa 2 đường chéo của lô cỏ), chiều cao cây được tính từ mặt đất đến điểm mút lá cao nhất.


Số nhánh/khóm cỏ: được đếm ở mỗi lô 5 khóm cỏ khác nhau (4 khóm tại 4 góc và 1 khóm tại giao điểm giữa 2 đường chéo của lô cỏ).

Năng suất chất xanh: cắt toàn bộ lô cỏ, cân bằng cân đồng hồ rồi tính ra năng suất cho 1 ha.


Phân tích thành phần hóa học của cỏ: mẫu cỏ được lấy theo TCVN 4325-86 (ISO 06497: 2002), mẫu của cả 4 lứa cắt được trộn chung với nhau trước khi gửi phân tích tại Phòng phân tích Trung tâm, khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Xác định hàm lượng chất khô của cỏ theo TCVN 4326-86, protein thô theo TCVN 4328-86, phốt pho theo TCVN 1525-86, canxi theo TCVN 1526-86 ...


Hiệu quả đầu tư phân bón được tính theo công thức sau:


       
Hiệu quả đầu          Giá trị sản lượng tăng
tư phân bón (lần) = 
                                  Giá đầu tư phân bón


Xử lý số liệu: Số liệu được phân tích theo phương pháp phân tích phương sai (ANOVA), sử dụng bảng tính Microsoft Excel 2003.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của mức bón phân đạm và 
       khoảng cách trồng đến sinh trưởng
       của cây cỏ 


- Chiều cao cây của cỏ setaria


Chiều cao và số nhánh/khóm của cây cỏ là 2 chỉ tiêu quan trọng quyết định năng suất chất xanh của cây cỏ. Chiều cao thể hiện sự phát triển về chiều dài của cây cỏ.


		Bảng 1. ảnh hưởng của mức bón phân đạm và khoảng cách trồng đến chiều cao của cỏ


Mức đạm


(kg N/ha/lứa)

		Lứa cắt

		Khoảng cách trồng

		Trung bình



		

		

		M1

		M2

		M3

		



		0

		1

		96,43 ± 3,89

		95,33 ± 1,89

		94,80 ± 2,26

		95,52



		

		2

		88,83 ± 3,87

		88,50 ± 3,46

		86,20 ± 2,95

		87,84



		

		3

		88,17 ± 3,32

		87,97 ± 2,82

		85,86 ± 2,55

		87,33



		

		4

		88,83 ± 3,85

		88,83 ± 4,10

		86,73 ± 2,09

		88,13



		

		Trung bình

		90,57

		90,16

		88,40

		89,71



		50

		1

		101,43 ± 4,01

		99,33 ± 2,83

		97,67 ± 3,16

		99,48



		

		2

		93,53 ± 4,10

		91,30 ± 3,12

		89,43 ± 3,10

		91,42



		

		3

		93,00 ± 3,89

		90,90 ± 2,77

		89,17 ± 2,65

		91,02



		

		4

		93,80 ± 3,10

		92,83 ± 2,70

		90,37 ± 2,48

		92,33



		

		Trung bình

		95,44

		93,59

		91,66

		93,56



		100

		1

		103,07 ± 3,34

		100,00 ± 2,79

		96,67 ± 0,94

		99,91



		

		2

		95,53 ± 3,51

		93,30 ± 4,73

		91,00 ± 2,55

		93,28



		

		3

		94,87 ± 2,91

		92,80 ± 5,02

		90,67 ± 2,68

		92,78



		

		4

		95,73 ± 1,70

		92,63 ± 5,13

		91,67 ± 2,16

		93,34



		

		Trung bình

		97,30

		94,68

		92,50

		94,83



		150

		1

		103,20 ± 2,48

		100,17 ± 2,35

		97,80 ± 2,97

		100,39



		

		2

		96,27 ± 2,85

		94,07 ± 4,86

		92,23 ± 4,79

		94,19



		

		3

		95,60 ± 2,24

		93,33 ± 5,35

		91,57 ± 3,99

		93,50



		

		4

		96,60 ± 1,07

		94,43 ± 4,83

		92,57 ± 3,36

		94,53



		

		Trung bình

		97,92

		95,50

		93,54

		95,65



		

		

		

		

		

		





Kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy, ảnh hưởng của khoảng cách trồng đến chiều cao của cỏ setaria mạnh hơn so với phân bón đạm. ở lứa 1 và 4 ảnh hưởng của khoảng cách trồng là ở mức có ý nghĩa (P<0,05), còn ở lứa 2 và 3 ảnh hưởng của khoảng cách trồng ở mức không có ý nghĩa (P>0,05). ảnh hưởng của phân bón đạm đến chiều cao của cỏ setaria ở cả 4 lứa đều ở mức không có ý nghĩa (P>0,05).


Tuy nhiên, ở cùng lứa cắt, cùng khoảng cách trồng thì cỏ ở các công thức có mức bón phân đạm cao hơn đều có xu hướng cao hơn so với cỏ ở các công thức có mức bón phân đạm thấp hơn. Chiều cao trung bình giữa các lứa cắt ở mức bón đạm 0 kg N chỉ đạt 89,71 cm (khi thu thoạch), nhưng ở mức bón đạm 50 kg N/ha/lứa chiều cao của cỏ đạt 93,56 cm. ảnh hưởng của việc bón phân đạm đến chiều cao của cỏ giảm đi khi tăng tiếp mức bón đạm lên 100 kg và 150 kg N/ha/lứa (tương ứng chỉ đạt 94,83 và 95,65 cm so với 93,56 cm).   


Với cùng mức bón phân đạm, cỏ ở các công thức mà khoảng cách trồng dày hơn cũng có xu hướng cao hơn so với cỏ ở các công thức trồng thưa hơn. Điều này có thể được giải thích là do cỏ ở các công thức trồng dày hơn phải vươn cao để tránh bị che bóng. ở mức bón đạm 50 kg N/ha/lứa, mật độ trồng 40 x 40 cm cỏ có chiều cao là 91,66 cm, thấp hơn so với mật độ trồng 30 x 30 cm (chiều cao của cỏ đạt 95,44 cm).  


- Số nhánh/khóm của cỏ setaria


Mức bón phân đạm và khoảng cách trồng đều có ảnh hưởng ở mức có ý nghĩa đến số nhánh/khóm của cỏ setaria (P<0,05) (Bảng 2). 


		Bảng 2. ảnh hưởng của mức bón phân đạm và khoảng cách trồng
đến số nhánh/khóm cỏ


Mức đạm


(kg N/ha/lứa)

		Lứa cắt

		Khoảng cách trồng

		Trung bình



		

		

		M1

		M2

		M3

		



		0

		1

		54,00 ± 2,12

		57,33 ± 1,78

		59,00 ± 1,87

		56,78



		

		2

		59,00 ± 2,55

		61,00 ± 1,87

		63,67 ± 1,47

		61,22



		

		3

		65,00 ± 2,55

		66,67 ± 2,16

		68,00 ± 2,12

		66,56



		

		4

		72,67 ± 2,16

		74,00 ± 1,41

		75,67 ± 1,78

		74,11



		

		Trung bình

		62,67

		64,75

		66,59

		64,67



		50

		1

		57,33 ± 1,78

		60,00 ± 1,87

		61,67 ± 2,16

		59,67



		

		2

		61,67 ± 1,47

		64,00 ± 1,87

		65,67 ± 2,16

		63,78



		

		3

		67,33 ± 1,78

		69,67 ± 2,27

		71,67 ± 2,16

		69,56



		

		4

		75,33 ± 1,78

		77,33 ± 2,04

		79,33 ± 1,78

		77,33



		

		Trung bình

		65,42

		67,75

		69,59

		67,59



		100

		1

		59,00 ± 3,08

		61,67 ± 2,16

		62,67 ± 2,27

		61,11



		

		2

		63,00 ± 2,45

		65,33 ± 2,48

		66,67 ± 2,27

		65,00



		

		3

		69,00 ± 2,45

		71,33 ± 2,48

		72,33 ± 2,68

		70,89



		

		4

		77,00 ± 2,55

		79,33 ± 2,48

		80,00 ± 2,55

		78,78



		

		Trung bình

		67,00

		69,42

		70,42

		68,95



		150

		1

		60,00 ± 2,12

		62,00 ± 2,12

		63,67 ± 2,86

		61,89



		

		2

		64,33 ± 2,27

		66,00 ± 2,04

		67,33 ± 2,48

		65,89



		

		3

		70,00 ± 2,55

		72,00 ± 2,12

		73,33 ± 2,48

		71,78



		

		4

		78,00 ± 2,55

		80,00 ±2,16

		81,33 ± 2,48

		79,78



		

		Trung bình

		68,08

		70,00

		71,42

		69,84



		

		

		

		

		

		





Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy, khoảng cách trồng có ảnh hưởng mạnh hơn đến số nhánh/khóm của cây cỏ so với mức bón phân đạm. Với khoảng cách trồng thưa hơn cây cỏ có nhiều khoảng trống cho các nhánh phát triển nên số nhánh/khóm cao hơn so với cỏ ở các công thức có khoảng cách trồng dày hơn. ở mức bón phân đạm 50 kg N/ha/lứa, số nhánh/khóm trung bình giữa các lứa cắt của cỏ trồng với khoảng cách dày (30 x 30 cm) chỉ đạt 65,42 nhánh trong khi đó trồng với khoảng cách thưa (40 x 40 cm) đạt 69,59 nhánh. 


Số nhánh/khóm trung bình giữa các lứa cắt ở mức bón đạm 0 kg N chỉ đạt 64,67 nhánh, nhưng ở mức bón đạm 50 kg N/ha/lứa đạt 67,59 nhánh. ảnh hưởng của việc bón phân đạm đến số nhánh/khóm của cỏ giảm đi khi tăng tiếp mức bón đạm lên 100 kg và 150 kg N/ha/lứa (tương ứng chỉ đạt 68,95 và 69,84 so với 67,59 nhánh).   


- Năng suất chất xanh của cỏ setaria


Năng suất cỏ là chỉ tiêu tổng hợp nhất thể hiện sự sinh trưởng và phát triển của cây cỏ.


Kết quả phân tích phương sai cho thấy, mức bón phân đạm có ảnh hưởng ở mức có ý nghĩa đến năng suất chất xanh của cỏ (P<0,001), còn ảnh hưởng của khoảng cách trồng ở mức không có ý nghĩa (P>0,05) (trừ lứa cắt 1) (Bảng 3).


Nhận xét chung là ở cả 3 khoảng cách trồng khác nhau khi tăng mức bón phân đạm từ mức 0 kg N lên mức 50 kg N/ha/lứa năng suất của cây cỏ đã tăng rất mạnh, nhưng tăng tiếp mức bón phân đạm lên 100 kg N và 150 kg N/ha/lứa thì sự tăng năng suất không còn mạnh nữa. ở khoảng cách trồng M1, khi tăng mức bón phân đạm từ 0 kg N/ha/lứa lên mức 50 kg N/ha/lứa thì năng suất chất xanh tăng 33 tấn, nhưng tăng tiếp mức bón phân đạm lên 100 và 150 kg N/ha/lứa thì mức tăng năng suất chậm lại (tương ứng 11,67 và 4,33 tấn/ha). Mức bón phân đạm phải phù hợp với tiềm năng năng suất của giống cỏ. Bón phân dưới mức sẽ không khai thác hết tiềm năng di truyền của giống, nhưng ngược lại bón phân đạm quá nhiều sẽ gây lãng phí không cần thiết. 


Bảng 3. ảnh hưởng của mức bón phân đạm và khoảng cách trồng
đến năng suất của cỏ


		Mức đạm


(kg N/ha/lứa)

		Lứa cắt

		Khoảng cách trồng

		Trung bình



		

		

		M1

		M2

		M3

		



		0

		1

		18,67 ± 1,47

		18,00 ± 1,67

		17,33 ± 1,47

		18,00



		

		2

		17,00 ± 0,71

		16,33 ± 1,08

		15,33 ± 1,08

		16,22



		

		3

		18,33 ± 1,47

		18,00 ± 1,41

		17,00 ± 1,41

		17,78



		

		4

		18,33 ± 2,04

		18,33 ± 1,47

		18,00 ± 0,71

		18,22



		

		Tổng

		72,33 ± 5,40

		70,67 ± 5,71

		67,67 ± 4,60

		70,22



		50

		1

		22,00 ± 1,41

		21,00 ± 0,71

		20,33 ± 1,47

		21,11



		

		2

		25,67 ± 3,63

		25,33 ± 3,56

		22,67 ± 3,34

		24,56



		

		3

		28,00 ± 2,55

		27,67 ± 2,68

		26,33 ± 3,19

		27,33



		

		4

		29,67 ± 1,78

		29,33 ± 1,63

		29,33 ± 2,48

		29,44



		

		Tổng

		105,33 ± 9,34

		103,33 ± 8,04

		96,62 ± 9,42

		101,76



		100

		1

		24,33 ± 1,47

		22,33 ± 1,78

		20,67 ± 1,08

		22,44



		

		2

		28,67 ± 2,27

		28,67 ± 2,94

		25,67 ± 1,78

		27,67



		

		3

		31,33 ± 1,47

		31,00 ± 2,12

		28,67 ± 1,47

		30,33



		

		4

		32,67 ± 2,16

		32,00 ± 2,55

		32,00 ± 2,45

		32,22



		

		Tổng

		117,00 ± 7,18

		114,00 ± 9,19

		105,00 ± 6,48

		112,00



		150

		1

		25,00 ± 1,41

		23,67 ± 1,47

		21,67 ± 1,08

		23,45



		

		2

		29,67 ± 2,48

		29,33 ± 3,19

		26,67 ± 1,47

		28,56



		

		3

		32,00 ± 2,12

		32,00 ± 3,24

		29,67 ± 1,47

		31,22



		

		4

		34,67 ± 2,16

		33,33 ± 2,27

		33,33 ± 1,87

		33,78



		

		Tổng

		121,33 ± 7,56

		118,33 ± 9,91

		109,00 ± 5,79

		116,22



		

		

		

		

		

		





ở các công thức trồng dày hơn năng suất của cỏ setaria có xu hướng cao hơn so với trồng thưa (P>0,05).


Như vậy về khía cạnh năng suất, mức bón phân đạm cho cỏ setaria nên dừng lại ở mức 50 kg N/ha/lứa. Mức bón phân đạm này cũng là mức phù hợp với giống cỏ Ghinê (Trương Tấn Khanh, 2003). Đối với cây cỏ voi có năng suất cao hơn so với cỏ setaria và cỏ Ghinê thì mức bón phân đạm phù hợp là 100 kg N/ha/lứa (Bùi Quang Tuấn, 2005).   


3.2. ảnh hưởng của mức bón phân đạm
       và khoảng cách trồng đến thành
       phần hóa học của cỏ setaria


Thành phần hóa học của cây cỏ là một chỉ tiêu quan trọng thể hiện chất lượng của cỏ. Cỏ có chất lượng cao sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của gia súc, đặc biệt quan trọng đối với bò sữa, bò thịt cao sản. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tăng mức bón phân đạm đã cải thiện được chất lượng của thức ăn (các chất dinh dưỡng tích lũy cao hơn, protein thô cao hơn) (Bảng 4). Các thành phần khác biến động không rõ ràng. Theo Бобылеб (1984), bón phân đạm sẽ làm tăng tỷ lệ protein thô trong cây cỏ. Nghiên cứu mức bón phân đạm và lân cho cỏ Timothy, Nguyễn Văn Bình (2004) cho biết bón 120 kg đạm/ha làm tăng tỷ lệ nitơ trong cây cỏ từ 1,07 lên 2,58% tính theo chất khô.


Khoảng cách trồng cỏ hầu như không có ảnh hưởng đến thành phần hóa học của cây cỏ.


3.3. Hiệu quả của đầu tư phân bón


Trồng cỏ thâm canh phải đầu tư phân bón, nước tưới... và như vậy phải tính đến hiệu quả của đầu tư. Hiệu quả của đầu tư phân bón là chỉ tiêu rất được người trồng cỏ quan tâm. Trong thí nghiệm này mới chỉ dừng lại ở việc tính hiệu quả của đầu tư phân bón trên cơ sở chênh lệch sản lượng cỏ và chi phí tiền mua phân bón (chưa tính được công phát sinh cho việc bón phân). Phân urê được tính theo giá thị trường (7.500 đ/kg), cỏ setaria được tính với giá 200 đ/kg. ở cả 3 khoảng cách trồng khác nhau thì hiệu quả đầu tư phân bón cao nhất ở mức bón phân đạm 50 kg N/ha/lứa (từ 2,19-2,50 lần). Tăng mức bón phân đạm lên 100 kg và 150 kg N/ha/lứa, hiệu quả đầu tư phân bón sẽ giảm dần (Bảng 5).

		Bảng 4. ảnh hưởng của mức bón phân đạm và khoảng cách trồng
đến thành phần hóa học của cỏ


Mức đạm


(kg N/ha/lứa)

		Khoảng cách trồng

		CK

		Protein thô

		Xơ thô

		Lipit

		DXKN

		KTS

		Ca

		P



		0

		M1

		17,44

		11,11

		30,30

		2,53

		47,56

		8,50

		0,70

		0,19



		

		M2

		16,64

		11,42

		29,71

		2,18

		47,75

		8,94

		0,75

		0,21



		

		M3

		16,40

		10,66

		31,06

		1,87

		47,98

		8,43

		0,66

		0,21



		50

		M1

		17,10

		12,96

		30,65

		3,17

		44,82

		8,40

		0,76

		0,22



		

		M2

		16,97

		12,55

		31,47

		2,65

		44,30

		9,03

		0,78

		0,20



		

		M3

		17,01

		12,86

		30,54

		2,31

		44,57

		9,72

		0,72

		0,24



		100

		M1

		17,85

		13,38

		31,00

		3,56

		42,28

		9,78

		0,79

		0,23



		

		M2

		18,38

		13,87

		30,86

		2,23

		43,06

		9,98

		0,68

		0,25



		

		M3

		18,49

		13,57

		31,52

		2,86

		42,29

		9,76

		0,72

		0,25



		150

		M1

		17,94

		13,76

		31,35

		2,96

		42,34

		9,59

		0,75

		0,26



		

		M2

		18,27

		13,91

		31,16

		2,86

		41,81

		10,26

		0,75

		0,24



		

		M3

		18,32

		13,84

		31,35

		2,57

		42,17

		10,07

		0,74

		0,26



		Bảng 5. Hiệu quả của đầu tư phân bón đối với cỏ setaria


Mức đạm


(kg N/ha/lứa)

		NS


(tấn/ha/lứa)

		Phần sản lượng tăng khi bón phân

		Tiền phân bón


(1.000 đồng)

		Hiệu quả
đầu tư


(lần)



		

		

		Khối lượng


(tấn/ha/4 lứa

		Giá trị


(1.000 đ/ha/4 lứa)

		

		



		Khoảng cách trồng M1



		0

		72,33

		0

		0

		0

		



		50

		105,33

		33,00

		6.600

		2.640

		2,50



		100

		117,00

		44,67

		8.934

		5.280

		1,69



		150

		121,33

		49,00

		9.800

		7.920

		1,24



		Khoảng cách trồng M2



		0

		70,67

		0

		0

		0

		



		50

		103,33

		32,66

		6.532

		2.640

		2,47



		100

		114,00

		43,33

		8.666

		5.280

		1,64



		150

		118,33

		47,66

		9.532

		7.920

		1,20



		Khoảng cách trồng M3



		0

		67,67

		0

		0

		0

		



		50

		96,62

		28.95

		5.790

		2.640

		2,19



		100

		105,00

		37,33

		7.466

		5.280

		1,41



		150

		109,00

		41,33

		8.266

		7.920

		1,04





4. KẾT LUẬN


- Mức bón phân đạm có ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất chất xanh của cỏ setaria (P <0,001), còn ảnh hưởng của khoảng cách


trồng đến năng suất chất xanh của cỏ là không rõ rệt (P>0,05); 


- Đối với cỏ setaria trồng thâm canh mức bón phân đạm 50 kg N/ha/lứa cho hiệu quả cao nhất;


- Bón phân đạm đã cải thiện được hàm lượng các chất dinh dưỡng trong cỏ, đặc biệt là nâng cao được tỷ lệ protein thô của cỏ.


Trồng cỏ setaria nên sử dụng khoảng cách trồng 30 x 30 cm hoặc 30 x 40 cm và mức bón phân đạm là 50 kg N/ha/lứa.  
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